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PHỤ LỤC

VỀ BAN HÀNH BỔ SUNG PHÍ ĐẤU GIÁ VÀ PHÍ CHỢ;

SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ

(Kèm theo Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh)

-(((((((((((((

I. Ban hành bổ sung các loại phí:

1. Phí đấu giá 

a. Cơ quan được thu:  Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện.

b. Đối tượng nộp 

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản do các huyện tổ chức bán đấu giá. 

c. Mức thu

	Sè

TT
	TÊN PHÍ
	Đơn vị tính
	MỨC THU

	
	
	
	Các huyện đồng bằng
	Các huyện miền núi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Phí đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất :

	1
	Lô đất có giá khởi điểm từ 50 triệu đồng trở xuống
	đồng/

tổ chức,

c¸nh©n/

một lần
	80.000


	60.000

	2
	Lô đất có giá khởi điểm trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
	-nt-
	120.000
	90.000

	3
	Lô đất có giá khởi điểm trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
	-nt-
	200.000
	150.000

	4
	Lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng
	-nt-
	360.000
	270.000

	5
	Lô đất có giá khởi điểm trên 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
	-nt-
	480.000
	360.000

	6
	Lô đất có giá khởi điểm trên 1.000.000.000 đồng đến  2.000.000.000 đồng
	-nt-
	640.000
	480.000

	7
	Lô đất có giá khởi điểm trên 2.000.000.000 đồng 
	-nt-
	800.000
	600.000

	II
	Phí đăng ký tham gia đấu giá các loại tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

	1
	Loại tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước có giá trị dưới 10 triệu đồng.
	đồng/

tổ chức,

c¸nh©n/

một lần
	100.000
	100.000

	2
	Loại tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước có giá trị từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
	-nt-
	120.000
	120.000

	3
	Loại tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước có giá trị trên 50 triệu đồng. 
	-nt-
	180.000
	180.000


Ghi chú:
+ Các huyện đồng bằng gồm: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Nhơn, Tây Sơn.

+ Các huyện miền núi gồm: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão.


d. Tỷ lệ % để lại

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện đồng bằng được trích để lại 80% trên số phí thu được để chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (20 % còn lại nộp ngân sách huyện). 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện miền núi được để lại 100% trên số phí thu được để chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
2. Phí chợ 

a. Cơ quan được thu phí

- Ban quản lý Chợ khu 6, thành phố Quy Nhơn. 

- Ban quản lý chợ các phường, thị trấn hoặc UBND các xã, phường, thị trấn có chợ.
b. Đối tượng nộp

Các hộ, cá nhân buôn bán tại chợ (không phân biệt buôn bán cố định, không cố định; thường xuyên tại chợ hay không thường xuyên tại chợ).

c. Mức thu

	TT
	LOẠI CHỢ
	Đơn vị tính
	MỨC THU

	
	
	
	Chợ khu 6, thành phố Quy Nhơn 
	Các chợ ở phường; các chợ thị trấn nằm trên tuyến QLỘ 1A, QLỘ 19
	Các chợ còn lại

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	 Đối với chợ có người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ:

	
	- Bán hàng lặt vặt
	đồng/người/

ngày
	-
	500
	200

	
	- Bán hàng có quy mô nhỏ
	-nt-
	-
	1.000
	500

	
	- Bán hàng có quy mô vừa
	-nt-
	-
	2.000
	1.000

	
	- Bán hàng có quy mô lớn
	-nt-
	-
	3.000
	2.000

	
	- Hàng hoá nhỏ, lẻ hoặc chiếm diện tích < 0,5 m2
	-nt-
	500
	-
	-

	
	- Hàng hoá ít hoặc chiếm diện tích từ  0,5 m2 - < 1 m2 
	-nt-
	1.000
	-
	-

	
	- Hàng hoá trung bình hoặc chiếm diện tích từ 1m2-<1,5 m2 
	-nt-
	2.000
	-
	-

	
	- Hàng hoá tương đối nhiều hoặc chiếm diện tích từ  1,5 m2- < 2 m2 
	-nt-
	3.000
	-
	-

	
	 - Hàng hoá nhiều hoặc chiếm diện tích từ 2 m2 trở lên
	-nt-
	4.000
	-
	-

	
	- Trường hợp tính theo trọng tải của xe hàng hoá nhập chợ :

	
	+ Ô tô tải < 3,5 tấn
	đồng/chuyến
	-
	3.000
	-

	
	+ Ô tô tải > 3,5 tấn
	-nt-
	-
	8.000
	-

	2
	Đối với chợ có hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

	a
	Chợ có 1 tầng :

	
	- Lô có vị trí kinh doanh thuận lợi
	đồng/m2/tháng
	20.000
	10.000
	5.000

	
	- Lô có vị trí kinh doanh bình thường
	-nt-
	15.000
	8.000
	4.000

	
	- Lô có vị trí kinh doanh không thuận lợi
	-nt-
	10.000
	6.000
	3.000

	b
	Chợ có 2 tầng :

	
	- Tầng 1(trệt) áp dụng hệ số 1 như chợ có 1 tầng
	đồng/m2/tháng
	
	
	

	
	- Tầng 2 áp dụng hệ số 0,6 như chợ có 1 tầng
	-nt-
	
	
	


d. Tỷ lệ % để lại

- Ban quản lý Chợ khu 6, thành phố Quy Nhơn được trích để lại 85%. 

- Ban quản lý các chợ ở phường; Ban quản lý các chợ ở thị trấn nằm trên đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19 được trích để lại 90%.

- UBND các xã, phường, thị trấn có chợ được để lại 100 %. 


II. Sửa đổi, bãi bỏ các loại phí

1. Sửa đổi tên đơn vị thu phí 

Thay đơn vị thu phí là Ban quản lý Khu du lịch Hầm Hô thành Công ty cổ phần du lịch Hầm Hô được thu các loại phí qui định tại Nghị quyết số 90/2003/NQ-HĐND9 kỳ họp thứ 11 khoá IX ngày 17/12/2003 của HĐND tỉnh Bình Định.

2. Bãi bỏ phí bảo vệ ở chợ 

Bãi bỏ các mức thu phí bảo vệ ở chợ đã được qui định tại điểm II, mục A và B, phần II Biểu mức thu phí chợ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 66/2003/NQ-HĐND9 kỳ họp thứ 9 khóa IX ngày 10/01/2003 của HĐND tỉnh Bình Định về mức thu và tỷ lệ để lại đối với các loại phí./.

               CHỦ TỊCH 




   




     Nguyễn Xuân Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH BÌNH ĐỊNH

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ((( 


                   ((((((((((  
 Số: 33 /2005/NQ-HĐND
                          Quy Nhơn, ngày 20 tháng 7 năm 2005

         

                  
NGHỊ QUYẾT 

Về ban hành bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí

(((((((((
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số 50/TT-UBND ngày 07/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ một số loại phí trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ: 


Điều 1: Nhất trí ban hành bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ một số loại phí (có phụ lục cụ thể kèm theo);

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2005.

Điều 3: UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Thường trực HĐND, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

Nơi nhận: 



                                             CHỦ TỊCH 

- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);

- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- TT Tỉnh uỷ(báo cáo), TT HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 




               
- Các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh;


          
- UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị tỉnh;

- VKSND, TAND tỉnh, Sở Tư pháp;

- Các sở, ban, ngành liên quan;

- VP HĐND, VP UBND tỉnh; VP ĐĐBQH tỉnh;

- TT HĐND,UBND các huyện,TP;

.





































































Nguyễn Xuân Dương






































